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Quyết định

Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến - cải tiến của 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định


Hiệu trưởng trường đại học sư phạm kỹ thuật nam định


Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 22 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;


Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BLĐTBXH ngày 19 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;


Xét đề nghị của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT   ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về hoạt động sáng kiến – cải tiến của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc và các Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                 

      
                     Hiệu tRƯởNG 
Nơi nhận:

-Ban giám hiêu (để c/đ);

- Như điều 3 (để t/h);
- Website NUTE;
- Lưu VT, KH&HTQT.


  Phan Sỹ Nghĩa

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN - CẢI TIẾN 

của TRƯỜNG ĐạI HỌC SPKT NAM ĐỊNH

(Ban hành kèm  theo Quyết định số        ./QĐ-ĐHSPKTNĐ  ngày......./......./2011

 của Hiệu trưởng Trường Đại học SPKT Nam Định)

Chương I. Những quy định chung
Điều 1. Mục đích, nội dung, đối tượng

1. Quy định về hoạt động sáng kiến-cải tiến của Trường Đại học SPKT Nam Định nhằm mục đích:

1.1. Khuyến khích động viên cán bộ, giảng viên, công nhân viên và lao động hợp đồng (CB-GV-CNV-LĐHĐ) trong Nhà trường tích cực tìm tòi, sáng tạo trong công việc để hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất.

1.2. Đảm bảo tính khách quan, công bằng trong việc công nhận và bảo vệ quyền sở hữu và sử dụng các sáng kiến-cải tiến của CB-GV-CNV-LĐHĐ.

2. Quy định về hoạt động sáng kiến-cải tiến của Trường Đại học SPKT Nam Định bao gồm: đăng ký, xét duyệt, thử nghiệm, công nhận, áp dụng vào thực tiễn, quyền lợi của tác giả và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

3. Quy định này áp dụng cho toàn thể CB-GV-CNV-LĐHĐ, các đơn vị của Trường Đại học SPKT Nam Định.

Điều 2. Giải thích từ ngữ 


Trong quy định này, Sáng kiến-Cải tiến (dưới đây viết tắt là SK-CT) được hiểu là những giải pháp mới, có tính khả thi và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhà trường hoặc đơn vị nhận áp dụng.

Chương II. Tiêu chuẩn, điều kiện công nhận và nội dung 

sáng kiến - cải tiến

Điều 3. Tiêu chuẩn công nhận SK-CT

1. Tiêu chuẩn 1: Tính mới


1.1.  Không trùng với các giải pháp đã đăng ký và được công nhận trước đây.


1.2. Chưa được áp dụng, chưa được đưa vào kế hoạch áp dụng hoặc chưa được quy định thành những biện pháp thực hiện và áp dụng bắt buộc trước đây.


1.3. Chưa được mô tả trong các nguồn thông tin tới mức căn cứ vào đó có thể áp dụng được.

2. Tiêu chuẩn 2: Tính khả thi


2.1. Phù hợp với chức năng - nhiệm vụ được giao của cá nhân, đơn vị và Nhà trường.


2.2. Phù hợp với điều kiện thực hiện của đơn vị và Trường tại thời điểm đăng ký.


2.3. Có thể thực hiện lặp lại nhiều lần khi có nhu cầu.

3. Tiêu chuẩn 3: Tính hiệu quả

Giải pháp khi áp dụng sẽ mang lại lợi ích thiết thực, được định lượng cụ thể hoặc có căn cứ xác định rõ ràng, có cơ sở khoa học theo các tiêu chí sau:


3.1. Số tiền làm lợi (con số cụ thể, căn cứ để tính toán).


3.2. Tăng năng suất lao động (số % tăng lên, căn cứ để xác định).


3.3. Giảm chi phí (số liệu cụ thể, căn cứ để xác định).


3.4. Hạ giá thành sản phẩm (đơn giá sản phẩm giảm xuống, căn cứ để tính toán).


3.5. Tăng chất lượng sản phẩm (thông số, chỉ tiêu, số liệu cụ thể, căn cứ để xác định).


3.6. Nâng cao hiệu quả công tác (giá trị cụ thể, căn cứ để xác định).

3.7. Cải thiện điều kiện làm việc (thông số cụ thể, căn cứ để xác định).


3.8. Cải thiện điều kiện bảo vệ sức khoẻ (thông số cụ thể, căn cứ để xác định).


3.9. Nâng cao an toàn lao động (cơ sở để kiểm tra, xác định).


3.10. Nâng cao khả năng, trình độ nhận thức (cơ sở để kiểm tra, xác định).
       
3.11. Các tiêu chí khác được định lượng và có cơ sở khoa học để xác định.

Điều 4. Điều kiện xét công nhận SK-CT


Giải pháp phải đạt các tiêu chuẩn 1và 2 nêu tại Điều 3, đồng thời phải đạt ít nhất một (01) trong các tiêu chí của Tiếu chuẩn 3 nêu tại Điều 3 thì được xem xét để công nhận là SK-CT.

Điều 5. Nội dung SK-CT

1. Nội dung của các SK-CT thuộc các lĩnh vực hoạt động dưới đây của Nhà trường: 

0.1. Thiết bị dạy học tự làm;

0.2. Phương pháp, quy trình công nghệ;

0.3. Phương pháp, quy trình quản lý;

0.4. Qui định nội bộ được ban hành trong năm xét công nhận;

0.5. Tổ chức bộ máy, nhân sự;
0.6. Kết cấu máy móc, thiết bị, công trình xây dựng;

0.7. Tính năng, công dụng, thành phần của nguyên, nhiên, vật liệu, sản phẩm;

0.8. Điều kiện làm việc, bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người lao động.

0.9. Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định. 

2.  Những nội dung không được công nhận là SK-CT

2.1. Vi phạm Điều 4;

2.2. Nội dung nằm trong các đề tài NCKH các cấp đã và đang thực hiện;

2.3. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy.

Chương III. Quy trình quản lý và công nhận sk-ct

Điều 6. Qui trình quản lý

        
Quy trình quản lý hoạt động SK-CT gồm các bước sau :

1. Đăng ký ; 

2. Xét duyệt cấp đơn vị ;
3. Xét và công nhận cấp Trường;
4. áp dụng vào thực tiễn.

Điều 7. Qui trình công nhận SK-CT

1. Đăng ký SK-CT


Tác giả nộp đơn đăng ký SK-CT (theo Mẫu 01) cho đơn vị có khả năng áp dụng.

  2. Xét duyệt cấp đơn vị

2.1. Thời gian

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày dơn vị nhận được đơn đăng ký.

2.2. Thẩm quyền

Hiệu trưởng ủy quyền cho Trưởng các đơn vị quyết định công nhận giải pháp hoặc chưa công nhận giải pháp (dựa trên kết quả thử nghiệm nếu có) theo một trong hai phương án sau:


- Phương án 1: Trưởng các đơn vị tự kết luận về giải pháp.

- Phương án 2: Tổ chức Hội đồng tư vấn xét giải pháp. 

+ Trong trường hợp giải pháp có nội dung chuyên môn phức tạp, Trưởng các đơn vị không tự quyết định được, thì đề xuất với Hiệu trưởng thành lập Hội đồng tư vấn xét giải pháp.

+ Hội đồng gồm các cán bộ, chuyên gia có chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến giải pháp (Hội đồng có thể có thể các chuyên gia ngoài trường). 

+ Danh sách thành viên hội đồng do đơn vị đề xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt và có ít nhất năm (05) thành viên (Trong đó : ít nhất 1/3 số thành viên hội đồng là người đại diện cho đơn vị quản lý liên quan và nằm ngoài đơn vị xét công nhận giải pháp). 

+ Hội đồng xem xét, đánh giá và giúp trưởng đơn vị kết luận về giải pháp theo nguyên tắc: Hội đồng chỉ tiến hành họp nếu có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt; Giải pháp được chấp nhận nếu có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.

+ Đối với giải pháp cần có thử nghiệm trước khi Hội đồng đi đến kết luận công nhận: nếu đơn vị không đủ điều kiện để thử nghiệm (về thiết bị hoặc về kinh phí), Trưởng đơn vị có văn bản đề xuất với Hiệu trưởng (thông qua Phòng KH&HTQT) để Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

2.3. Báo cáo kết quả


Chậm nhất sau 07 ngày kể từ ngày hoàn tất việc xét công nhận, đơn vị phải nộp hồ sơ xét duyệt SK-CT cấp đơn vị về Phòng KH&HTQT, gồm có:

- 01 đơn đăng ký SK-CT của tác giả, đồng tác giả (theo Mẫu 01).

- 01 bộ Phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng tư vấn (nếu có)

- 02 biên bản đánh giá (theo Mẫu 02 hoặc Mẫu 03) 

- 02 biên bản ghi kết quả thử nghiệm giải pháp (theo Mẫu 04).
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
 3. Xét công nhận  cấp Trường

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của các đơn vị, Phòng KH&HTQT đề xuất thành lập các Hội đồng cấp Trường xét công nhận SK-CT. Hội đồng có ít nhất năm (05) thành viên (có thể có cán bộ, chuyên gia ngoài trường liên quan đến nội dung chuyên môn của SK-CT).
Hội đồng chỉ tiến hành xét chọn nếu có tối thiểu 2/3 số thành viên có mặt. Giải pháp được chấp nhận nếu có tối thiểu 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.

Kết luận của Hội đồng được ghi thành biên bản (theo Mẫu 05).


Điều 8. Công nhận SK-CT


Căn cứ kết luận biên bản họp Hội đồng cấp Trường xét công nhận SK-CT, Hiệu trưởng quyết định công nhận giải pháp là SK-CT cấp Trường hoặc thông báo không công nhận giải pháp là SK-CT cấp Trường.


Điều 9. áp dụng SK-CT

1. Hiệu trưởng quyết định đơn vị áp dụng SK-CT.

2. Tác giả có trách nhiệm phối hợp với tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai áp dụng SK-CT của mình.

3. Phòng KH&HTQT theo dõi kết quả áp dụng SK-CT và hàng năm tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng.


Điều 10. Quyền lợi của tác giả SK-CT

1. Đối với SK-CT đem lại lợi ích tính được thành tiền:


Mức thù lao cho tác giả không dưới 5% số tiền làm lợi thu được trong năm áp dụng đầu tiên (Căn cứ theo Thông tư 1134/SC ngày 17/10/1991 của UBKHNN, nay là Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế). 

Mức chi cụ thể trong từng trường hợp do Hiệu trưởng quyết định.

2. Đối với SK-CT mang lại lợi ích không tính được thành tiền: Mức thù lao cho  tác giả mỗi SK-CT tối thiểu là 200.000 đồng, tối đa là 3.000.000 đồng (Căn cứ Thông tư số 99/TC-KHCNMT ban hành ngày 02/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học & Công nghệ) về Hướng dẫn quản lý thu chi tài chính trong hoạt động sáng kiến và sở hữu công nghiệp). 

Mức chi cụ thể trong từng trường hợp do Hiệu trưởng quyết định.


Điều 11. Chế độ của thành viên hội đồng xét SK-CT

- Trường hợp Trưởng đơn vị tự kết luận về giải pháp đăng ký SK-CT (xét ở cấp đơn vị): 100.000 đồng/01 giải pháp.

- Thành viên hội đồng cấp Trường, cấp đơn vị: Chi theo qui chế chi tiêu nội bộ về họp hội đồng.

Chương IV. Điều khoản thi hành
Điều 12 . Trách nhiệm của các đơn vị trong hoạt động SK-CT

1. Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị tổ chức hoạt động SK-CT theo đúng quy định

2. Hội đồng thi đua khen thưởng đánh giá hoạt động SK-CT như là một tiêu chí thi đua hàng năm.

3. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức hoạt động SK-CT trong đơn vị theo đúng quy định.
4. Phòng KT-TV:
- Lập kế hoạch kinh phí hàng năm cho hoạt động SK-CT;

- Thanh toán kinh phí xét chọn SK-CT cấp đơn vị và cấp Trường, thanh toán mức thù lao cho tác giả ghi tại Điều 10 và 11 của Qui định này.

5. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế:
- Quản lý hồ sơ về hoạt động SK-CT trong Nhà trường;

- Theo dõi kết quả áp dụng SK-CT;

- Bảo vệ các quyền lợi chính đáng của các tác giả trong việc áp dụng SK-CT của họ trong Nhà trường.

- Hàng năm, phối hợp với Phòng KT-TV lập báo cáo tổng hợp về hoạt động SK-CT báo cáo Hiệu trưởng.
             Hiệu Trưởng
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